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nghiên cứu này khá giống với các báo cáo và nghiên 
cứu ở Kuwait [6]. 

Ngoài ra, có mối tương quan có ý nghĩa thống kê 
giữa chỉ số CPITN cao và uống nước ngọt cũng như 
ăn vặt giữa các bữa ăn với p tương ứng là 0,02 và 
0,04. Ăn đồ ngọt là tương đối nhiều so với các cuộc 
điều tra tương tự, đặc biệt là đối với đường ẩn hoặc 
thức uống có đường [1]. Sau khi hiệu chỉnh các biến 
số gây nhiễu, thì yếu tố dự báo quan trọng nhất của 
tình trạng sức khỏe răng miệng là uống nước ngọt. 
Khi kiểm soát các yếu tố trung gian, thì những học 
sinh uống ít nước ngọt hơn có nguy cơ bị viêm lợi thấp 
hơn. Kết quả này phù hợp với các nghiênc ứu tại Thái 
Lan [1]. 

Để cải thiện hơn nữa sức khỏe răng miệng của trẻ 
em Việt Nam, gi̧ o dục sức khỏe là biện pháp có vai 
trò quan trọng. Nghiên cứu này phát hiên thấy các 
giáo viên là những người quan trọng nhất trong truyền 
thông sức khỏe và họ nên là mục tiêu của chương 
trình nha học đường cần nhắm tới. Ngoài ra, một số 
lượng đáng kể số học sinh được hỏi cho biết rằng các 
em có thông tin về sức khỏe răng miệng thông qua 
báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ sâu răng là 53,1% và DMFT trung bình 1,5. 

43% học sinh bị bệnh về lợi. 72% học sinh được cha 
mẹ hay người nuôi dưỡng đưa đến nha sĩ để kiểm tra 
răng miệng thường xuyên. Chỉ có 24% số học sinh có 
kiến thức tốt về sâu răng, nhưng hầu hết các em 
(59,6%) có nhận thức tích cực về chăm sóc sức khỏe 
răng miệng. Hầu hết các em học sinh có thực hành 
đúng: 89,5% đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày và 
phần lớn không ăn kẹo/sô cô la và uống nước ngọt và 
đại đa số ăn đồ ngọt dưới 4 lần/ngày. Có mối tương 
quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn thấp 
hơn của cha mẹ hay người nuôi dưỡng với chỉ số 
DMFT tốt hơn (p = 0,04) và chỉ số CPITN tốt hơn (p= 
0,01); giữa uống nước ngọt và ăn vặt giữa các bữa ăn 
với chỉ số CPITN (p tương ứng = 0,02 và 0,04). Có 
mối tương quan có ý nghĩa giữa những nguồn thông 
tin có được từ các báo chí và giáo viên với chỉ số 
DMFT của học sinh (p = 0,04 trong cả hai nhóm). 
Quan trọng hơn, tình trạng sức khỏe răng miệng được 

dự báo tốt nhất qua việc uống nước ngọt và chỉ số 
CPITN (© = 0.7, tỉ suất chênh OR = 3,3, khoảng tin 
cậy 95% = 1,1-10,2, p = 0,03). 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề nghị nên mở 
rộng chương trình nha học đường để cho phép các 
dịch vụ dự phòng bệnh răng miệng không chỉ bao 
gồm hàn răng mà còn cả lấy cao răng. 
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Bệnh ghẻ và nhiễm HIV trên người nghiện ma túy 

 
Võ Quang Đỉnh 

Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
 
TÓM TẮT 
Tổng quan và phương pháp: ghẻ là bệnh ngoài da 

thường gặp. Để xác định mối liên hệ giữa ghẻ và 
nhiễm HIV trên người nghiện ma túy về lâm sàng và 
điều trị, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trong 2 năm tại trung tâm Bình Triệu trên 129 
bệnh nhân mắc bệnh ghẻ. Các bệnh nhân được chọn 

vào nghiên cứu một cách ngẫu nhiên, có cùng độ tuổi 
và cùng môi trường sống. 

Kết quả: tỉ lệ bệnh ghẻ ở người HIV(+) là 49,6%. 
Người nghiện ma túy HIV(+) mắc bệnh ghẻ gấp 2,3 
lần so với ngưới nghiện ma túy HIV(-). Permethrin, 
L,indan và DEP đều có hiệu quả tốt trong điều trị ghẻ 
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và không có sự khác biệt giữa 2 nhóm HIV(+) và 
HIV(-).Kết qủa này cũng phù hợp khi áp dụng điều trị 
tại Nhị Xuân với DEP, Benzoat Benzyl và 
Esdepallethrine. 

Kết luận: ghẻ và nhiễm HIV ở người nghiện ma túy 
có mối quan hệ rõ ràng. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tại Việt Nam, ghẻ là bệnh da thường gặp chiếm tỉ 

lệ khoảng 5%. Trước đây, người ta không quan tâm 
nhiều đến bệnh ghẻ vì nghĩ đây là bệnh đơn giản, dễ 
điều trị. Nhưng ngày nay, nhất là trong thời đại bệnh 
AIDS, ghẻ được xem như là một dấu hiệu chỉ điểm 
của nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS đặc biệt 
là ghẻ Na Uy. Hiện nay, trên thế giới cũng như trong 
nước ít có công trình nghiên cứu đầy đủ về bệnh ghẻ 
và nhiễm HIV nhất là trên người nghiện ma túy. Vì 
vậy, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này tại 
trung tâm cai nghiện Bình Triệu và Nhị Xuân. 

 Mục đích nghiên cứu 
Khảo sát tỉ lệ bệnh ghẻ ở người nghiện ma túy có 

hoặc không có nhiễm HIV. 
So sánh lâm sàng bệnh ghẻ giữa hai nhóm nhiễm 

HIV và không nhiễm HIV trên người nghiện ma túy (từ 
đó rút ra dấu hiệu chỉ điểm nếu có thể). 

Khảo sát mối tương quan giữa ghẻ và nhiễm HIV ở 
người nghiện ma túy. 

So sánh điều trị ghẻ giữa hai nhóm nhiễm HIV và 
không nhiễm HIV. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 
Tất cả các học viện tại trung tâm Bình Triệu từ 

5/95 – 9/95 và 5/97 – 10/97 hội đủ các tiêu chuẩn 
sau: 

* Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
- Tất cả bệnh nhân bị ghẻ được xác định dựa vào 

lâm sàng với biểu hiện đặc trưng. 
- Bệnh nhân đồng ý tham gia thử nghiệm. 
* Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Bệnh nhân đã bôi thuốc trị ghẻ trước đó 1 tuần. 
- Bệnh nhân không tham gia suốt cuộc thử 

nghiệm. 
Phương pháp nghiên cứu 
- Khám tất cả các học viên tại trung tâm Bình 

Triệu. 
- Khám và làm bệnh án đầy đủ theo mẫu chung 

những người bị ghẻ với tiêu chuẩn chẩn đoán xác 
định như sau: 

* Hoặc tìm cái ghẻ tại sang thương. 
* Hoặc giải phẫu bệnh lý phù hợp. 
* Hoặc lâmsàng với 4/5 tiêu chuẩn: 
+ Rãnh ghẻ. 
+ Sẩn, mụn nước. 
+ Vị trí đặc trưng: vùng da non (kẽ ngón tay, 

quang rốn, bộ phận sinh dục ngoài,…). 
+ Tính cách ngứa: ngứa nhiều về đêm. 
+ Dịch tễ học: nhiều người xung quanh cùng ngứa. 
Cộng với đáp ứng với điều trị. 
- Tiến hành điều trị chia làm 3 lô cho bôi thuốc: 

+ Lô 1: Lindane (Scabecid). 
+ Lô 2: Diethylphtalate (DEP). 
+ Lô 3: Permethrin (Elimit). 
Vì Lindane và Permethrin là những thuốc không 

sản xuất được trong nước nên chúng tôi chỉ tiến hành 
nghiên cứu trong một số trường hợp. 

- Tuần 1: bôi thuốc khắp người trừ mặt vào chiều 
tối sau khi tắm rửa sạch, bôi 1 lần duy nhất trước mặt 
thầy thuốc và chỉ tắm lại sau 12 giờ. Riêng lô 2 bôi 3 
đêm liên tục. 

- Lưu ý: đối với ghẻ chàm hóa được điều trị chàm 
trước, trường hợp ghẻ tăng sừng thì được bôi thêm 
salicylée 5% ở vị trí tăng sừng. 

- Tuần 2: đánh gi̧  kết quả và cho bôi thuốc lầm 2 
nếu chư a khỏi. 

- Tuần 3: đánh gi̧  kết quả. 
- Tuần 4: đánh gi̧  kết quả cuối cùng. 
- Lưu ý: tất cả đồ dùng cá nhân đều được diệt 

nguồn lây cẩn thận bằng luộc nước sôi trong 30 phút. 
- Xin danh sách nhiễm HIV sau khi kết thúc thử 

nghiệm. 
- Đánh giá kết quả điều trị chủ yếu dựa vào lâm 

sàng và kết luận khỏi bệnh khi hết ngứa, rãnh ghẻ, 
mụn nước và không nổi sang thương mới. 

- Đánh gi̧  tác dụng phụ của thuốc bằng cách 
thông báo cho bệnh nhân biết trước các tác dụng phụ 
của thuốc để bệnh nhân ghi nhận và trả lời trong 
những lần khám sau. 

-Vì DEP là thuốc rẻ tiền, sản xuất được trong nước 
nên vào tháng 4/2004 chúng tôi áp dụng điều trị trên 
bệnh nhân ghẻ nghiện ma tuý tại Nhị Xuân với các 
loại thuốc benzoate benzyl, Esdepallethrine 
(Spregal) và DEP với cùng một phương pháp như 
đã thực hiện tại Bình Triệu. 

KẾT QUẢ 
1. Phái. 
Tổng số ca: 129 ca. 
Nam: 128 ca (99,2%), nữ: 1 ca (0,8%). 
2. Tuổi. 
Thường gặp: 20-50 tuổi (86,8%). 
Nhỏ nhất: 17 tuổi, lớn nhất: 69 tuổi. 
3. Nhiễm HIV. 
HIV (+): 64 ca (49,6%). 
HIV(-): 65 ca (50,4%). 
Triệu chứng cơ năng: 100% đểu ngứa. 
4. Thời gian mắc bệnh. 
 

HIV (+) HIV (-) Thời gian mắc 
bệnh Số ca % Số ca % 

< 1 tháng 
1-3 tháng 
3-6 tháng 
6-12 tháng 
> 12 tháng 

Tổng  

24 
30 
6 
3 
1 
64 

37,5 
46,8 
9,4 
4,7 
1,6 
100 

22 
38 
5 
0 
0 
65 

33,8 
58,5 
7,7 
0 
0 

100 
 
Trung bình: 1-3 tháng, ngắn nhất: 3 ngày, lâu 

nhất: 2 năm. 
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5. Sang thương da: 
 

HIV (+) HIV (-) Sang thương da 
Số ca % Số ca % 

Rãnh ghẻ 
Sẩn mụn nước 

Sẩn cục 
Mụn mủ 

Chàm hóa 
Tăng sừng 

8 
64 
18 
12 
20 
4 

12,5 
100 
28,1 
18,8 
31,3 
6,3 

11 
65 
7 
5 
11 
1 

16,9 
100 
10,8 
7,7 
16,9 
1,5 

 
6. Vị trí sang thương: 

 

HIV (+) HIV (-) Vị trí sang thương 
Số ca % Số ca % 

Kẽ ngón 
Lòng bàn tay 

Mặt trước cổ tay 
Nếp dưới vú 

Nách 
Quanh rèn 
Đùi + bẹn 

Mông 
Bộ phận sinh dục 

Lưng 
Mặt 

58 
34 
37 
16 
19 
43 
46 
50 
49 
31 
1 

90,6 
53,1 
57,8 
25, 

29,7 
67,2 
71,9 
78,1 
76,6 
48,4 
1,6 

63 
29 
35 
5 

10 
34 
46 
34 
47 
11 
0 

96,9 
44,6 
53,8 
7,7 
15,4 
52,3 
70,8 
52,3 
72,3 
16,9 

0 
 
7. Dạng lâm sàng: 
 

HIV (+) HIV (-) Dạng lâm sàng 
Số ca % Số ca % 

Ghẻ đơn thuần 
Ghẻ chàm hóa 
Ghẻ bội nhiễm 
Ghẻ chàm hóa  

bội nhiễm 
Ghẻ tăng sừng 

34 
15 
10 
1 
 
4 

53,1 
23,4 
15,6 
1,6 

 
6,3 

52 
7 
3 
2 
 

1 

80 
10,8 
14,6 
3,1 

 
1,5 

 
8. Cận lâm sàng. 
Vì không đủ điều kiện nên chúng tôi không thực 

hiện tìm cái ghẻ. Tuy nhiên, theo Fitzpatrick[18] và 
Holmes K.K[12], chúng tôi vẫn có thể chẩn đoán ghẻ 
không cần dựa vào cận lâm sàng. 

9. Điều trị. 
A. Tại Bình Triệu: 
* Lô Lindane (Scabecid): với 83 ca trong đó có 

39 ca HIV(+). 
+ Về ngứa: 

HIV (+) HIV (-) Ngứa 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

37 
2 
39 

94,9 
5,1 
100 

44 
0 
44 

100 
0 

100 
 
+ Về mụn nước: 
 

HIV (+) HIV (-) Mụn nước 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

37 
2 
39 

94,9 
5,1 
100 

44 
0 
44 

100 
0 

100 

+ Về sẩn cục: 
 

HIV (+) HIV (-) Ngứa 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

9 
0 
9 

100 
0 

100 

4 
0 
4 

100 
0 

100 
 
+ Về tăng sừng: 
1 ca đáp ứng tốt, 1 ca đáp ứng chậm và 1 ca thất 

bại. 
Ghi chú: có 3 ca phải bôi Lindane lần 2. 
* Lô DEP: với 37 ca trong đó có 24 ca HIV(+) 
+ Về ngứa: 
 

HIV (+) HIV (-) Ngứa  
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

23 
1 

24 

95,8 
4,2 
100 

13 
00 
13 

1000 
0 

100 
 
+ Về mụn nước: 
 

HIV (+) HIV (-) Mụn nước 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

23 
1 

24 

95,8 
4,2 
100 

13 
00 
13 

1000 
0 

100 
 
+ Về sẩn cục: 
 

HIV (+) HIV (-) Sẩn cục 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

8 
0 
8 

100 
0 

100 

2 
0 
2 

100 
0 

100 
 
+ Về tăng sừng: 
1 ca không đáp ứng, 1 ca đáp ứng chậm. 
Ghi chú: có 4 ca HIV(+) phải bôi Lindane lần 2 

vào tuần thứ 2. vì vậy, tỉ lệ thành công thật sự đối với 
lô DEP là 19/24 (79,2%). 

* Lô Permethrin (Elimit): với 9 ca trong đó có 1 
ca HIV(+). 

+ Về ngứa: 
 

HIV (+) HIV (-) Ngứa 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

1 
0 
1 

100 
0 

100 

8 
0 
8 

100 
0 

100 
 
+ Về mụn nước: 
 

HIV (+) HIV (-) Mụn nước 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

1 
0 
1 

100 
0 

100 

8 
0 
8 

100 
0 

100 
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+ Về sẩn cục: 
 

HIV (+) HIV (-) Sẩn cục 
Số ca % Số ca % 

Khỏi 
Không khỏi 

Tổng 

1 
0 
1 

100 
0 

100 

1 
0 
1 

100 
0 

100 
 
B. Tại Nhị Xuân: 

 Benzoat 
benzyl DEP Spregal Tổng cộng 

Khỏi 33 (82.5%) 25(73.5%) 14 (45.2%) 72(68.6%) 
Không 
khỏi 

7 (17.5%) 9 (26.5%) 17 (54.8%) 33(31.4%) 

Tổng 40 (100%) 34 (100%) 31 (100%) 105(100%) 
 
2 = 11,87; p = 0.0026  
BÀN LUẬN 
1. Dịch tễ. 
- Phái: đa số là nam (99,2%). 
- Tuổi thường gặp từ 20-50 tuổi (86,8%). 
- Tỉ lệ bệnh ghẻ là 17,7% chiếm hàng đầu so với 

các bệnh ngoài da khác. Phù hợp với các tác giả 
khác.[8],[9],[16] 

- Tỉ lệ nhiễm HIV ở người nghiện ma túy bị ghẻ là 
49,6%. 

2. Lâm sàng bệnh ghẻ. 
- Thời gian mắc bệnh: trung bình 1-3 tháng. Thời 

gian mắc bệnh > 3 tháng ở người HIV(+) nhiều hơn 
người HIV(-) (15,6% so với 17%). Điều này phù hợp 
với các tác giả khác[8],[9]. Ngoài ra, thời gian mắc 
bệnh > 1 tháng còn khác cao ở người HIV(+) và HIV(-
) (62,5% và 66,2%). Điều này cho thấy vấn đề chẩn 
đoán và điều trị ghẻ chưa được quan tâm đúng mức. 
Do đó, chính những người bị ghẻ này là nguồn lây lan 
cho những người xung quanh, gây ảnh hưởng đến lao 
động và sinh hoạt của họ. 

- Sang thương da:  
+ Rãnh ghẻ là dấu hiệu quan trọng trong chẩn 

đoán ghẻ. Chúng tôi gặp với tỉ lệ khá cao 14,7% so 
với các tác giả khác.[1],[5],[6],[7]. 

+ Sẩn mụn nước ít có gi̧  trị chẩn đoán ghẻ nhưng 
lại gặp trong 100% ca. 

+ Sẩn cục ở bộ phận sinh dục nam được nhiều tác 
giả xem như là một dấu hiệu khá đặc trưng trong 
chẩn đoán ghẻ. Chúng tôi ghi nhận đựơc với tỉ lệ khá 
cao 19,4% so với Heid 10%[7], Wilson 11% và Orkin 
5%.  

+ So sánh sang thương này giữa 2 nhóm HIV(+) 
và HIV(-), chúng tôi ghi nhận được như sau: 

 
 HIV (+) HIV (-) Tổng 

Sẩn cục 
Khác 
Tổng 

18 
46 
64 

7 
58 
65 

25 
104 
129 

2 = 6,22  sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

Sang thương tăng sừng với tỉ lệ 6,3% ở nhóm 
HIV(+). Đây là dấu hiệu chỉ điểm ở người nhiễm HIV 
chuyển sang giai đoạn AIDS (CD4 < 200).[3],[4] 

- Vị trí sang thương: đa số ở vùng da non, không 
khác so với y văn[1],[5],[6],[7]. Hầu hết các vị trí đầu không 
có sự khác biệt giữa hai nhóm HIV(+) và HIV(-). Tuy 
nhiên, chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt giữa hai 
nhóm HIV(+) và HIV(-) ở vị trí lưng (48,4% so với 
16,9%) và nếp dưới vú (25% so với 7,7%). Điều này 
chưa được y văn đề cập đến. 

+ Lưng: 
 HIV (+) HIV (-) Tổng 

Lưng 
Khác 
Tổng 

31 
33 
54 

11 
54 
65 

42 
87 
129 

2 = 14,58; p<0.05  sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê 

+ Nếp dưới vú: 
 HIV (+) HIV (-) Tổng 

Nếp dưới vú 
Khác 
Tổng 

16 
48 
64 

5 
60 
65 

21 
108 
129 

2 = 7,09; p<0.05  sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. 

- Dạng lâm sàng: ghẻ đơn thuần chiếm đa số ở cả 
2 nhóm. Ghẻ chàm hóa và ghẻ bội nhiễm ở nhóm 
HIV(+) (23,4% và 10,8%) cao hơn so với nhóm HIV(-) 
(15,6% và 4,6%) điều này phù hợp với các tác giả 
khác[1],[5],[6],[7],[18]. Ghẻ tăng sừng có 5 ca trong đó 4 ca 
HIV(+) và hầu hết các bệnh nhân ghẻ tăng sừng đều 
ngứa, điều này khác với y văn nhưng phù hợp với tác 
giả Schlesinger.[16] 

3. Mối liên hệ giữa ghẻ và nhiễm HIV. 
 HIV (+) HIV (-) Tổng 

Ghẻ 
Khác 
Tổng 

61 
155 
216 

60 
445 
505 

121 
600 
721 

2 = 29,1; p<0.05  sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê, với RR = 2,3; AR = 12,9%; ARe = 45,7%. 

Các bệnh nhân đều cùng độ tuổi, môi trường sinh 
hoạt, điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng như nhau (chỉ 
tính các bệnh nhân mắc bệnh sau khi vào trung tâm). 

Vì vậy, có mối liên hệ rõ ràng giữa ghẻ và nhiễm 
HIV ở người nghiện ma túy. 

4. Điều trị. 
+ Lô Lindane: tỉ lệ khỏi bệnh cao với 94,9% ở 

nhóm HIV(+) và 100% ở nhóm HIV(-). Không thấy tác 
dụng phụ ở 2 nhóm và không có sự khác biệt giữa 2 
nhóm. 

+ Lô DEP: tỉ lệ khỏi tương đối cao với 79,2% ở 
nhóm HIV(+) và 100% ở nhóm HIV(-). Không thấy tác 
dụng phụ ở 2 nhóm và không có sự khác biệt giữa 2 
nhóm. 

+ Lô Permethrin: khỏi bệnh 100% ở cả 2 nhóm và 
không phát hiện tác dụng phụ nào. 

+ So sánh kết quả 3 lô, chúng tôi nhận thấy: 
- Lindane vẫn còn hiệu quả trong điều trị ghẻ ngay 

cả người nghiện ma túy, không đề kháng như một số 
vùng trên thế giới (Trung Mỹ, Nam Mỹ, Haiiti, Ai Cập 
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và một số vùng ở Mỹ). Đồng thời chúng tôi không ghi 
nhận trường hợp nào có tác dụng độc thần kinh như 
nhiều tác giả đề cập đến. 

- DEP (thuốc của Việt Nam) cũng có tác dụng tốt 
trong điều trị ghẻ, không tác dụng phụ và gi̧  thành rẻ. 

- Permethrin đang được CDC[2] khuyến cáo sử 
dụng và xem như là thuốc hàng đầu trong điều trị 
ghẻ. Nghiên cứu của chúng tôi với tỉ lệ khỏi bệnh 
100%, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nghiên cứu thêm do 
số ca bệnh quá ít. 

- Benzoat Benzyl là thuốc cổ điển trong điều trị 
ghẻ, vẫn còn tác dụng tốt. 

- Esdepallethrine là thuốc có thể áp dụng tốt trong 
trường hợp trẻ em và phụ nữ có thai nhưng lại ít có tác 
dụng trong điều trị ghẻ trên người nghiện ma túy. 

KẾT LUẬN 
Qua khảo sát 129 ca ghẻ ở người nghiện ma túy 

tại trung tâm Bình Triệu trong 2 năm (5-9/95 và 5-
10/97) và Nhị Xuân (2004), chúng tôi ghi nhận được: 

- Ghẻ chiếm hàng đầu trong bệnh ngoài da với tỉ 
lệ 17,5% và tỉ lệ ghẻ ở nhóm HIV(+) là 49,6%. 

- Có mối liên hệ rõ ràng giữa ghẻ và nhiễm HIV ở 
người nghiện ma túy (2 = 29,1), nhất là sang thương 
sẩn cục (2 = 6,22) và vị trí lưng (2 = 14,58) và nếp 
dưới vú (2 = 7,09). 

- Lindane vẫn có hiệu quả trong điều ghẻ và 
không có tác dụng độc thần kinh ngay cả người 

nghiện ma túy nhiễm HIV. DEP cũng có tác dụng tốt, 
rẻ tiền và đặc thù Việt Nam. Permethrin có hiệu quả 
tốt trong điều trị ghẻ. 
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Đánh giá kết quả điều trị viêm màng não mủ ở trẻ em 

bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não 
 

Bùi Vũ Huy, Nguyễn Thanh Liêm và cs 
 
Tóm tắt 
Để đánh giá kết quả điều trị viêm màng não mủ 

(VMNM) ở trẻ em bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 
sọ não (CCLVTSN), 52 trẻ VMNM đã được nghiên 
cứu trong thời gian từ tháng 6/2006 - 8/2008. Bệnh 
nhân được điều trị theo phác đồ VMNM, đổi kháng 
sinh khi có kết quả kháng sinh đồ và CCLVTSN khi 
kết thúc điều trị. Kết quả: 27 trẻ trai và 25 trẻ gái, từ 
02 tháng đến 13 tuổi đã được nghiên cứu. Các căn 
nguyên gồm: HiB (n=24); S. pneumonia (n=15); 
Group B Streptococcus (n=4); S. aureus (n=4); E. coli 
(n=2); N.meningitis (n=2) and Salmonella sp (n=1). 
Trên lâm sàng 71% bệnh nhân được đánh gi̧  điều trị 
khỏi, 23% có di chứng và 6% tử vong. Trên phim 
CCLVTSN 59,6% số bệnh nhân có kết quả bất 
thường. Hay gặp là tràn dịch dưới màng cứng 
(28,8%), giãn não thất (17,3%) và áp xe não (13,5%). 
Các yếu tố liên quan với kết quả bất thường của phim 
CCLVTSN là sốt kéo dài (13 ngày), co giật, thay đổi ý 
thức và nồng độ protein trong dịch não tuỷ cao khi 
nhập viện (2,5g/l) (p<0,05). Kết luận: Các hình ảnh 
bất thường trên phim CCLVTSN gặp rất phổ biến sau 

VMNM ở trẻ em. Cần áp dụng kỹ thuật CCLVTSN để 
phát hiện các tổn thương và điều trị kịp thời.  

Từ khoá: Viêm màng não mủ, chụp cắt lớp vi tính. 
summary 
To identify abnormalities of the brain using cranial 

computed tomography (CT) that may be associated 
with predictors of negative sequelae in children with 
Bacterial Meningitis (BM). From June 2006 to August 
2008, a total of 52 children with BM were 
investigated. CT scan was performed after standard 
treatment. Antibiotic treatment was guided by the 
results of antibiotic susceptibility testing. Results: 27 
boys and 25 girls were investigated within an age 
range from 2 months to 13 years. Isolated organisms 
were HiB (n=24); S. pneumonia (n=15); Group B 
Streptococcus (n=4); S. aureus (n=4); E. coli (n=2); 
N. meningitis (n=2) and Salmonella sp (n=1). Of the 
52 patients 37 patients (71%) survived without 
sequelae, 12 (23%) survived with sequelae and 3 
(6%) died. Abnormal CT scans were very common 
(59.6%). The most common abnormality detected 


